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SUMMARY: 
Some methods for determining coefficient of moisture diffusion (D) and surface emission 

coefficient (S) of wood since 1931 are introduced and analised in this article. Methods for 
determining D and S belong to 2 basic methods: steady-state and unsteady-state. The difference 
between them is that D or S is determined when moisture content at any point in the board remains 
or does not remain unchanged with time. Steady- state method requires quite long experimental time 
for wood to reach equilibrium condition, but mathematical calculations for determining D is much 
simpler than the one with unsteady-state. However, the latter method allows to determine both 2 
coefficients D and S at once.  
 
GIỚI THIỆU 

Khi sấy gỗ, trong gỗ xảy ra quá trình khuyếch tán ẩm từ bên trong ra bề mặt gỗ và quá trình 
thoát ẩm từ bề mặt gỗ vào môi trường sấy. Tốc độ bay hơi ẩm của 2 quá trình trên không hoàn toàn 
như nhau và 2 quá trình bay hơi ẩm này, kết hợp với chiều dày gỗ sấy sẽ quyết định tốc độ khô của 
gỗ. Tùy thuộc vào chiều dày gỗ sấy mà một quá trình nào đó trong 2 quá trình trên trở nên quan 
trọng hơn trong điều khiển tốc độ sấy. Đối với sấy gỗ mỏng, quá trình khuyếch tán ẩm bên trong gỗ 
tương đối không quan trọng so với quá trình kia, nhưng đối với sấy gỗ dày thì điều này hoàn toàn 
ngược lại. 

Để định lượng các quá trình bay hơi ẩm đó, các nhà khoa học đã đưa ra 2 khái niệm có thể liệt 
vào nhóm các tính chất sấy của gỗ. Đó là hệ số khuyếch tán - D và hệ số thoát ẩm bề mặt -S. Hệ số 
khuyếch tán được hiểu là tốc độ dịch chuyển ẩm (lượng ẩm đi qua một đơn vị diện tích,trong một 
đơn vị thời gian) trên một đơn vị gradient ẩm tồn tại trong gỗ. Hệ số thoát ẩm bề mặt được hiểu là 
tốc độ thoát ẩm từ bề mặt gỗ vào môi trường sấy trên một đơn vị chênh lệch độ ẩm (chênh lệch 
giữa độ ẩm bề mặt tức thời với độ ẩm thăng bằng của gỗ) . Nếu như D phụ thuộc chủ yếu vào cấu 
trúc, độ ẩm và nhiệt độ gỗ thì S phụ thuộc chủ yếu vào môi trường sấy. 
CÁC PHƯƠNG XÁC ĐỊNH D VÀ S: 

Các phương pháp nghiên cứu cho thấy có 2 phương pháp cơ bản để xác định D và S. Đó là 
phương pháp ổn định và phương pháp không ổn định. 
Phương pháp ổn định: 

Trong phương pháp ổn định, 2 bề mặt đối diện, vuông góc với hướng dịch chuyển ẩm xem xét của 
gỗ, được tiếp xúc với 2 môi trường không khí khác nhau nhưng không đổi để độ ẩm thăng bằng (độ 
ẩm ổn định với môi trường tiếp xúc) ở 2 mặt gỗ là khác nhau. Chênh lệch độ ẩm giữa 2 mặt sẽ tạo 
nên dòng khuyếch tán ẩm từ mặt gỗ có độ ẩm cao hơn đến mặt gỗ có độ ẩm thấp hơn. Sau khoảng 
thời gian nhất định dần về trạng thái thăng bằng ẩm độ của gỗ, tốc độ dịch chuyển ẩm và gradient 
ẩm giữa 2 mặt gỗ sẽ trở nên không đổi. Hệ số khuyếch tán ẩm trong trường hợp này được xác định 
qua phương trình khuyếch tán I của Fick: 

D = - F/(dC/dx).   (1) 
Với F: Tốc độ dịch chuyển ẩm (g/cm2.s);  
dC/dx: Gradient ẩm tại tọa độ x. 

Nếu giả định rằng D không đổi theo độ ẩm gỗ thì phương trình trên có thể viết lại: 
D = F.a/(C0 – Ca)  (2) 

Với C0 và Ca: mật độ ẩm ổn định với môi trường tiếp xúc của 2 bề mặt gỗ; a: chiều dày mẫu gỗ theo 
chiều khuyếch tán ẩm (Hình 1).  
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đơn vị khác nhau. Phổ biến la
khô kiệt. 2. Mật độ ẩm gỗ C: lư

Tùy thuộc vào hệ đơn vị đ
(g/cm.s) hay Dc(cm2/s). 2 hệ đơn

Dc = (100/G). Dw vì C = W.G
Việc xác định hệ số khuyếch

học khá đơn giản. Qua trường 
được, áp dụng ptr. 1 chúng ta c
Song phương pháp này sẽ yêu 
định với độ ẩm gỗ tại các vị trí
Phương pháp không ổn định
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ẩm gỗ tại các vị trí thay đổi 
khuyếch tán ẩm II (ở trạng tha

∂C/∂t = ∂(D∂C/∂x)/ ∂x.  
Nếu giả định D không đổi th
∂C/∂t = D. ∂2C/∂x2   
Tùy thuộc vào các điều kiện

ra.Với giả định rằng D và S kh
phương trình nghiệm của Newm

E = (C – Ce)/(CI – Ce) = 2∑(s
Etb = 2∑(sin2σn/ σn (σn + sinσ
Với CI, Ce, C: mật độ ẩm ba

bình có khả năng bay hơi còn 
bề mặt; x: vị trí trong gỗ (tại ta

Từ (5) và (6), Newman đã tì
khác nhau (Hình 2).  

 

M
ật

 ñ
ộ 

ẩm
 

 
 

Hình 1. Gradient ẩm theo chiều dày gỗ
(theo chiều khuyếch tán ẩm) 
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Toa độ theo chiều khuyếch tán ẩm
 gỗ trong phương trình của Fick có thể được biểu diễn trong vài hệ 
 hệ đơn vị sau: 1. Độ ẩm gỗ W: lượng ẩm trong gỗ x 100 /lượng gỗ 
ïng ẩm/ 1 đơn vị thể tích gỗ. 
ïc chọn cho biểu diễn lượng ẩm trong gỗ mà D có thể có đơn vị 
ị này có thể chuyển đổi qua biểu thức: 
00 . Với G: khối lượng riêng cơ bản của gỗ(g/cm3). 
tán ẩm theo phương pháp ổn định trên cho thấy các phép tính toán 

 theo hướng khuyếch tán ẩm và tốc độ dịch chuyển ẩm F theo dõi 
ù thể tìm được hệ số khuyếch tán ẩm D tại các độ ẩm gỗ khác nhau. 
ầu thời gian thí nghiệm tương đối dài để gỗ đạt đến trạng thái ổn 
à không đổi theo thời gian. 
 
h, trong phương pháp không ổn định D và S được xác định khi độ 
ên tục theo thời gian. Do đó D được xác định theo phương trình 
không định) của Fick: 

    (3) 
o độ ẩm gỗ, thì ptr. (3) sẽ có dạng: 

    (4) 
giả định ban đầu mà nhiều dạng nghiệm của ptr. 3 và 4 được đưa 
âng thay đổi theo độ ẩm gỗ và độ ẩm gỗ tại mọi vị trí là như nhau, 
n (1931) (dẫn liệu từ [1]) có dạng: 
σn/(σn + sinσncosσn))(cosσnx/2a)e- (σn/2a)2Dt (5) 
cosσn)) e- (σn/2a)2Dt     (6) 
 đầu, cuối cùng, tại thời điểm t; E, Etb: phần ẩm và phần ẩm trung 
iữ lại trong gỗ; σn/cosσn = Sa/D; S = F/ (Ca – Ce); Ca: mật độ ẩm tại 
 gỗ x = 0, tại bề mặt gỗ x = ± a)  

 được tập các đường thẳng quan hệ Etb(Dt/a2) ứng với các tỷ số Sa/D 
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Hình 2. Đồ thị quan hệ Etb(Dt/a2) ứng với các tỷ số  
Qua tậpï các đường thẳng này, D và S có thể xác định nếu trong thí nghiệm chúng ta theo dõi và xác 
định được thời gian Etb giảm xuống 1 giá trị nào đó. 
Xác định D và S theo phương pháp của Newman có nhược điểm nhất định. Nếu gỗ thí nghiệm đủ 
dày, tốc độ gió đủ lớn để Sa/D = ∞ hay để cho rằng nồng độ ẩm bề mặt ngay lập tức đạt đến nồng 
độ ẩm thăng bằng, thì D được xác định qua đồ thị khá dễ dàng. Ngược lại, D sẽ không thể xác định 
được vì đường thẳng E(Dt/a2) cho trường hợp sấy cụ thể trong số tập các đường thẳng tương ứng với 
mỗi Sa/D trên đồ thị không xác định được do Sa/D vô định. 

Năm 1969, Choong và Skaar đã tìm ra một phương trình tương quan gần đúng với tậpï các đồ thị 
quan hệ E(Dt/a2) của Newman (dẫn liệu từ [2]): 
t0.5/0.2a = a/D + 3.5/S       (7) 
Với a: ½ chiều dày gỗ theo phương khuyếch tán. 

Để xác định D và S, Choong và Skaar sử dụng 2 hay nhiều hơn 2 mẫu gỗ có chiều dày theo chiều 
khuyếch tán ẩm xem xét khác nhau và theo dõi thời gian phần ẩm E của mỗi mẫu giảm xuống đến 
0.5 (t0.5). Hệ 2 phương trình 2 ẩn D và S hay đường thẳng tương quan y= A.a + B (với y = t0.5/0.2a; A 
= 1/D; B = 3.5/S) sẽ thiết lập được để suy tìm D và S. 

Cũng xuất phát từ tập các đồ thị E(Dt/a2) của Newman, Jen Y. Liu (1989) [2] cho ta thấy rằng với 
bất kỳ một giá trị E nào đó, tương quan giữa Dt/a2 và 1/L(với L= Ha= Sa/D, a: ½ chiều dày gỗ) là 
tương quan thẳng theo quy luật: 
τE = A + B/L   (8)  
Với τE: Dt/a2; A,B = const ứng với mỗi giá trị của E (Hình 3 )  
 

 
Hình 3. Các hằng số A,B ứng với mỗi giá trị của E 
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Như vậy, dựa vào phương trình nghiệm ptr.8, phương pháp thí nghiệm để tìm D và S cuả Liu trở 

nên đơn giản hơn. Chỉ cần theo dõi được đường cong sấy E(t) và trên đồ thị đó lấy 2 tọa độ điểm 
(E1,t1) và (E2,t2) (Hình 4), ta có thể xác định được D và S qua giải hệ 2 phương trình 2 ẩn sau: 

Dt1/a2 = A1 + B1/L   
Dt2/a2 = A2 + B2/L  (9) 

Vì A,B,t thay đổi theo E, nên nghiệm D của hệ (9) có thể viết dưới dạng sau: 
D/a2  = (A1/B1 – A2/B2) / (t1/B1 – t2 /B2) 

= ( d(A/B)/dE ) / ( d(t/B)/dE ) E = 0.5  
= ( BdA/dE – AdA/dE ) / ( Bdt/dE – tdB/dE ) E = 0.5   
= -0.1654/ ( 0.701dt/dE + 2.05t ) E = 0.5    (10) 

Các phương pháp xác định D và S theo phương pháp ổn định trên đều giả định rằng D và S 
không đổi theo độ ẩm gỗ. Song thực tế thì D và S thay đổi theo độ ẩm gỗ. Egner (1934) dùng 
phương trình khuyếch tán khác được rút ra từ phương trình khuyếch tán II của Fick để tìm mối 
quan hệ giữa D và S theo độ ẩm gỗ (dẫn liệu từ [1]): 

P
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 E

 

Thời gian, t 

Hình 4. Đồ thị đường cong sấy E(t) 

D = ( ∂(∫o x C∂x)/ ∂t ): (∂C/∂x) (11) 
Phương pháp thí nghiệm của Egner đòi hỏi phải xác định được phân bố ẩm C theo chiều dày gỗ 

(theo phương khuyếch tán xem xét) tại nhiều thời điểm sấy khác nhau (Hình 5). 
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Hình 5. Đồ thị phân bố ẩm C theo chiều dày go
Tọa độ theo chiều dày go
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Quy trình tính toán để xác định giá trị Di tại độ ẩm gỗø ở vị trí 2a/5 Ci gồm những bước sau: 
1. Tính các tích phân ∫o 2a/5 C∂x ở các thời điểm khác nhau và đạo hàm ∂C/∂x tại toạ độ 2a/5 tại 

thời điểm ti. 
2. Lập đồ thị quan hệ ∫o 2a/5 C∂x theo t và lấy đạo hàm ∂(∫o x C∂x)/ ∂t tại thời điểm ti. 
3. Thay các đạo hàm tại thời điểm ti vào ptr. (11) để xác định Di. 
Hệ số S cũng được xác định tương tự như trên qua ptr: 
S = 1/(Ca – Ce) . ∂(∫o a C∂x)/ ∂t     (12) 
Với Ce: Độ ẩm thăng bằng; Ca: Độ ẩm tức thời của bề mặt gỗ tại thời điểm ti;  

W.T.Simpson (1991) [3] thì dùng các giá trị D và S tính được theo phương pháp của Liu qua 
ptr.10 (D, S - không phụ thuộc vào độ ẩm gỗ) có kết hợp với buớc hiệu chỉnh gần đúng để xác định 
D và S trong hệ phụ thuộc độ ẩm gỗ. Phương pháp thí nghiệm của Ông là theo dõi và vẽ đường cong 
tốc độ hút ẩm của vài mẫu gỗ có cùng độ ẩm ban đầu W0 = 0 đến các độ ẩm thăng bằng cuối cùng 
Wf khác nhau (Hình 6). 
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Hình 6. Đồ thị tốc độ hút ẩm của các mẫu gỗ có cùng độ ẩm 
ban đầu W0 đến các độ ẩm thăng bằng cuối cùng Wf khác nhau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Các bước tính xác định D, S của Ông như sau: 
1. Xác định t0.5 từ mỗi đường hút ẩm. 
2. Dùng ptr. của Liu (ptr.10) để tính Dtn cho mỗi đường hút ẩm có cùng độ ẩm ban đầu nhưng khác 

nhau độ ẩm thăng bằng cuối cùng . Hệ số tính được gọi là hệ số thực nghiệm và được xem là hệ 
số khuyếch tán ẩm trung bình của mẫu gỗ tương ứng trong vùng độ ẩm gỗ (W0 ÷ Wf). 

3. Xác định quan hệ của D vào độ ẩm gỗ theo ptr. sau: D(W) = d(DtnWf)/dWf (13) 
4. Thực hiện hiệu chỉnh gần đúng cho phương trình tương quan (13): 

Các hệ số tính được theo ptr. 13 tại các độ ẩm W khác nhau - Dt được gọi là hệ số khuyếch tán 
tính. Nếu Dt tại các độ ẩm Wf khác quá xa so với Dtn tương ứng, thì cần thực hiện hiệu chỉnh gần 
đúng. Đưa các hệ số Dt tại những độ ẩm khác nhau vào ptr. 10 của Liu để xác định lại các đường 
cong hút ẩm mới. Các t0.5 cũng được xác định lại theo các đường cong mới này. Thực hiện lại các 
bước tính từ 1 đến 3 để tìm ra ptr. quan hệ D(W) gần đúng nhất. 

Để xác định tương quan của S theo W, bên cạnh việc theo dõi tốc độ hút ẩm, phương pháp của 
Ông còn yêu cầu phải theo dõi gradient ẩm tại những thời điểm khác nhau. Quan hệ S(W) được xác 
định dựa vào ptr. sau: 
∂W/∂x = (S/D). (We – Ws)       (14) 
Với We: Độ ẩm thăng bằng; Ws: Độ ẩm bề mặt tức thời tại thời điểm t. 

Như vậy việc tìm hiểu các phương pháp không ổn định trên cho thấy một ưu điểm của những 
phương pháp này là các giá trị D, S xác định được sẽ gần sát với giá trị thực hơn do các mẫu gỗ 
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trong thí nghiệm được đặt trong điều kiện môi trường sấy tương tự như trong thực tế (có nghĩa là 2 
bề mặt khuyếch tán của gỗ thí nghiệm tiếp xúc với môi trường không khí đối lưu). Ngoài ra, khi sấy 
gỗ trong môi trường đối lưu không khí, tốc độ gió ảnh hưởng rất mạnh đến tốc độ thoát ẩm bề mặt. 
Vì vậy trong các phương pháp thí nghiệm không ổn định, bên cạnh hệ số D, hệ số S cũng được lưu ý 
xác định. 

Song phải thừa nhận rằng, các phương pháp không ổn định đều đòi hỏi quy trình tính toán toán 
học phức tạp. Đặc biệt là phương pháp tính của Egner và của Simpson. Các phương pháp không ổn 
định còn lại như: phương pháp của Newman, phương pháp của Chong và Skaar hay phương pháp của 
Liu thì lại giả định một điều khác với thực tế, đó là D, S không đổi theo độ ẩm gỗ. 
KẾT LUẬN 

Tóm lại, so với phương pháp không ổn định, phương pháp ổn định có ưu điểm ở tính toán toán 
học khá đơn giản, nhưng lại có nhược điểm là thí nghiệm đòi hỏi thời gian tương đối dài và phương 
pháp không cho phép đánh giá đến khả năng thoát ẩm bề mặt do gỗ tiếp xúc với môi trường không 
khí không có đối lưu. Cũng chính vì không cho phép đánh giá đến khả năng thoát ẩm bề mặt mà 
phương pháp ổn định chỉ đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu sấy các loại gỗ có chiều 
dày lớn hay các loại gỗ tương đối khó sấy đặc trưng bởi tốc độ bay hơi nước bên trong gỗ chậm, hay 
trong điều kiện môi trường sấy có tốc độ gió nhỏ vì lúc này chỉ quá trình khuyếch tán ẩm bên trong 
gỗ mới đóng vai trò quyết định tốc độ sấy. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
C. SKAAR, 1954. Analysis of methods for determining the coefficient of moisture diffusion in wood. 
Journal of FPRS. Vol4. N06: 403 – 410. 
JEN Y. LIU, 1989. A new method for separating diffusion coefficient and surface emission coefficient. 
Wood and Fiber Science. 21(2): 133 – 141. 
W.T.SIMPSON,  1991. Dependence of the water vapor diffusion coefficient of aspen (Popolus spec.) on 
moisture content. Wood Science and Technology. Springer-Verlag. 26: 9 – 21. 
 
  


	HỆ SỐ KHUYẾCH TÁN ẨM
	VÀ HỆ SỐ THOÁT ẨM BỀ MẶT CỦA GỖ
	Khoa Lâm Nghiệp ĐHNL Tp. HCM
	ÑT: 0650.751410, Fax: 8960713
	Hình 3. Các hằng số A,B ứng với mỗi g�
	KẾT LUẬN
	TÀI LIỆU THAM KHẢO


